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TOÙM TAÉT 
Hợp phần Mô hình hoá hệ sinh thái của Dự án NUFU đang nghiên cứu các quá trình biến động dinh dưỡng và thực vật nổi với mục đích tìm ra các biện pháp quản lý môi trường nuôi tốt hơn thông qua các công cụ mô hình hoá trên cơ sở khảo sát thực nghiệm. Trong khuôn khổ dự án, chúng tôi sử dụng 2 mô hình vật lý HAMSOM (Pohlmann, 1991) và mô hình sinh thái ECOHAM (Andreas Moll, 1993). Tại vịnh Vân Phong, các chuyến khảo sát được thực hiện tại 15 trạm thu mẫu, trong đó có 1 điểm được khảo sát hàng tháng. 
Trong báo cáo này, chúng tôi trình bày kết quả của mô hình hóa hàm lượng dinh dưỡng và năng suất sinh học ở vịnh Cam Ranh nhằm đưa ra những đề xuất quản lý môi trường và quy hoạch vùng nuôi hợp lý hơn.

Kết quả cho thấy nước xuống xảy ra trong mùa khô khi dòng chảy theo chiều ngược chiều kim đồng hồ và nước trồi xảy ra vào mù mưa khi dòng chảy cùng chiều kim đồng hồ dọc theo bờ ven bán đảo Cam Ranh.  
Thời gian trao đổi nước của vịnh Cam Ranh là 6 ngày. Sinh khối thực vật phù du bên trong vịnh cao hơn bên ngoài vịnh. Sinh khối trung bình cho toàn vịnh là 43 mgC.m-3. 

Hàm lượng trung bình DIN bên trong và bên ngoài vịnh không khác nhau. Hàm lượng DIN trong toàn vịnh là 4,4 mmol.m-3. Hàm lượng DIN cao từ bên trong và lan dần ra bên ngoài theo thời gian. Hàm lượng DIP bên trong vịnh dao động không lớn. DIP bên trong và bên ngoài đều tăng vào mùa mưa từ tháng 7 đến tháng 12. Hàm lượng DIP bên trong vịnh (0,35 mmol.m-3) thấp hơn bên ngoài vịnh (0,44 mmol.m-3). Hàm lượng DIP cũng có xu hướng tăng dần từ vùng ven bờ ra ngoài khơi theo thời gian.
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ABSTRACT
The ecosystem modelling of NUFU Project has been studying the processes of phytoplankton and nutrient dynamics.   The aim of this is to find out the tools for better environmental management caused by aquaculture activities through observation and modelling. Two physical-biological models coupled in this research, which are HAMSOM (Pohlmann, 1991) and ECOHAM (Moll, A., 1997). 
This project has been carried out two field excursions in Van Phong and Cam Ranh bays, the first one was in Feb-Mar, 2004 and the second was in Oct-Nov, 2004.  The field campaign was implemented at 15 research stations, in which there was one monthly monitoring station. 
This report presents the carrying capacity modelling results that will be applied in Babylonia snail cultivation with an aim to understanding of cage/pen distribution within a limited environmental area in order to maintain the Babylonia snail’s aquaculture sustainable development in Vietnam.  
The preliminarily results reveal that during the time of investigation in Van Phong bay the North-East winds are dominant consisting of 25.4%, and the following is Western winds contributed to 14.29%. Wind velocity is not relative strong, mostly less than 5 m/s (making up 70%). Circulation is not strong as well with an average of 4.3 cm/s. Current speed is declining innerwards that resulted in water exchange rate in the inner part (6 days) is slower that outer part (12 days). The average flushing time for the entire bay is 6 days. 
Water temperature and salinity at the surface layer are distributed homogeneously, except for riverine area with lower salinity. At 10 m depth, the water temperature distribution incresed from the opens to the shore. The study found that the off-shore bottom water mass invades strongly into the bays. 
Environmental capacity of the Van Phong bay is 6,050 kg P-PO4/ day and 10,080 kg N-NO3/ day, in which N-NO3 concentration is critical factor. If we grow commercially Babylonia snail with a density of 300 con/ m2, it is required an environmental carrying capacity of 242 ha (for dissolved nitrogen level), while it is 746 ha (for Phosphate level). 


Key words: Modelling, nutrient, phytoplankton, zooplankton, environmental capacity, environmental carrying capacity, sustainable aquaculture. 
GIỚI THIỆU 
Khánh Hòa là một tỉnh ven biển Nam Trung Bộ nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa, trong khoảng 11042'' - 12048'' vĩ độ Bắc, 108036'45'' - 109027'45'' kinh độ Đông. 

Bờ biển Khánh hòa dài khoảng 440 km, dọc bờ biển có nhiều đảo. Biển Khánh Hòa gồm có 4 vịnh lớn có thể phát triển nuôi trồng thủy sản. trong đó vịnh Văn Phong - Bến Gỏi, Bình Cang – Nha Phu và vịnh Cam Ranh là những vịnh có các điều kiện thuận lợi tốt cho nuôi trồng thủy sản. 

Khí hậu nhiệt đới gió mùa và các điều kiện thủy văn, động lực, môi trường đặc biệt của khu vực này tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động nuôi trồng thủy sản. Những năm gần đây, nghề nuôi trồng phát triển mạnh tại địa phương. Sự phát triển nghề nuôi bao gồm: Mở rộng diện tích nuôi, đa dạng đối tượng nuôi, tiếp cận kỹ thuật mới, nuôi thâm canh công nghiệp. Tuy nhiên việc nuôi trồng mang tính tự phát và thiếu sự quy hoạch tổng thể, nạn chặt phá rừng ngập mặn làm các ao nuôi tôm, việc sử dụng hoá chất, thức ăn và nước thải từ các hệ thống nuôi ra biển không qua xử lý đã tác động xấu đến môi trường xung quanh như hệ sinh thái bị phá huỷ, dịch bệnh gia tăng, ruộng lúa bị nhiễm mặn (Thái Ngọc Chiến, 2002).

Để phát triển và mở rộng nghề nuôi trồng thủy sản ven bờ mang tính ổn định lâu dài cần có những nghiên cứu về sức tải môi trường. Sức tải môi trường càng cao nếu quá trình tuần hoàn và luân chuyển nước xảy ra càng nhanh. 

Trước những nhu cầu cấp bách như vậy, sự đánh giá lại môi trường nuôi, dinh dưỡng và những yếu tố tác động đến sự biến động môi trường là rất cần thiết. Trong báo cáo này, chúng tôi chỉ đề cập Vịnh Cam Ranh, vì đây là vùng có nhiều hoạt động nghề nuôi trồng thủy sản đang diễn ra. 

    TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Khu vực nghiên cứu
Vịnh Cam Ranh nằm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa, vịnh  bao gồm 2 phần: đầm Thủy Triều ở phía bắc, hẹp, nông và kéo dài khoảng 16 km. Phần phía nam có tên gọi là vịnh Cam Ranh, dài khoảng 19 km, bề ngang rộng trung bình khoảng hơn 6 km, có độ sâu lớn, đặc biệt phần sát bán đảo Cam Ranh, gần cửa, độ sâu sát bờ đều đạt trên 10 m . Toàn vịnh có diện tích 113 km2, chứa một lượng nước khoảng 565834000 m3. Vịnh được thông với biển ngoài bằng một cửa có độ rộng khoảng 1200 m (hình 1)


Hnh 1. Vịnh Cam Ranh

Chuyến khảo sát thực địa do nhóm dự án mô hình hoá của Dự án NUFU thực hiện vào tháng 2-3/2004. Các yếu tố thủy lý, thủy hoá và thủy sinh được thu 2 lần ở 15 trạm nghiên cứu. Trong đó có 8 trạm mặt rộng để nghiên cứu về sự biến đổi các yếu tố sinh, lý hoá theo không gian và 7 trạm liên tục để nghiên cứu sự biến đổi các yếu tố sinh, lý hoá theo thời gian. Tại các điểm liên tục, tần suất khảo sát đối với các yếu tố vật lý là 2 giờ/ lần và  đối với các yếu tố thủy hóa và thủy sinh thì 6 giờ/ lần.

Mẫu nước phân tích thủy hoá và thủy sinh được thu bằng chai Niskin ở các độ sâu 2, 10 m và tầng đáy. 

Chlorophyll a được thu bằng chai nhựa 1 lít, sau đó được lọc qua giấy lọc Whatman GF/F và nhanh chóng được ướp trong thùng lạnh cho đến khi mang về phòng thí nghiệm Viện Hải dương học để phân tích bằng bằng máy quang phổ. Sinh khối thực vật phù du (mg C/m3) được tính bằng cách chuyển đổi từ thể tích tế bào đo đếm dưới kính hiển vi. 

Các thông số vật lý

· Nhiệt độ, độ muối, dòng chảy, vận tốc gió và hướng gió.

Các thông số sinh học

· Nitrate, nitrite, ammonium-nitrogen, Phosphate, tổng N hữu cơ, tổng P hữu cơ, Fe, Chlorophyll a, năng suất sinh học sơ cấp. 

2. Mô hình hoá
2.1. Mô hình vật lý HAMSOM

HAMSOM là mô hình 3 chiều và giải các phương trình chuyển động và liên tục trên dạng xung lực. Độ mặn, nhiệt độ được xác định bằng các phương trình bảo toàn vật chất. Các lực và các yếu tố gây tác động của mô hình này là thủy triều, sức gió, thông lượng nhiệt và nguồn nước ngọt từ sông đổ ra. HAMSOM có thể dùng thêm các công thức bảo toàn phụ cho các yếu tố sinh hóa học (Barthel,K., 2002).

Vận tốc xoáy được tính nhờ vào thuật giải sai phân theo Kochergien và Pohlmann, 1991. Mô hình HAMSOM sử dụng các giá trị đo đạc hàng tháng để tính toán các đại lượng nhiệt độ, dòng chảy và bức xạ nhiệt. Kết quả tính của mô hình HAMSOM dùng để làm các thông số đầu vào cho mô hình  sinh thái ECOHAM. Trong khuôn khổ hợp tác của dự án NUFU, mô hình vật lý HAMSOM do TS. Knut Barthel thực hiện, trong báo cáo này chúng tôi chỉ sử dụng kết quả nghiên cứu của tác ông.
2.2. Mô hình sinh học

Mô hình ECOHAM được dùng để tính sự biến động thực vật phù du hàng năm và lâu dài cho vùng biển ven bờ trong một môi trường vật lý 3 chiều. ECOHAM là mô hình tính năng suất sinh học sơ cấp và sử dụng các giá trị đầu vào (input) từ mô hình HAMSOM, đó là: bức xạ nhiệt, nhiệt độ, vận tốc dòng chảy, hệ số khuyếch tán. Ngoài ra sinh khối của Copepod và lượng dinh dưỡng từ sông chảy ra cũng là các biến đầu vào của mô hình. Các giá trị đầu ra (output) là: năng suất sinh học sơ cấp (mg C/ m3), dinh dưỡng vô cơ hòa tan (P-PO43-),  mùn bã chất đáy (mg C/ m2), và ánh sáng dưới nước (W/m2) (Moll, A. 1998)  (hình 2).
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Hình 2. Sơ đồ mô tả các quá trình sinh thái trong thủy vực của mô hình ECOHAM (Moll, A., 1998)
Mô hình này đã được sử dụng rộng rãi trong các vùng biển Bắc, nó cũng đã áp dụng cho vùng biển ở biển Bohai, Trung Quốc để nghiên cứu động học của thực vật phù du (Wei, H. và CTV, 2004).
3. Cách chia ô lưới
Vịnh Vân Phong được chia thành các ô lưới hình khối chữ nhật. Mặt nằm ngang theo phương Bắc-Nam và Đông-Tây được chia 137 x 65 ô lưới. Kích thuớc mỗi ô lưới là 1.2 x 1.2 km2. Phương thẳng đứng được chia làm 12 lớp với các độ sâu khác nhau. Độ sâu của các lớp tăng dần theo độ sâu: (1) Lớp 1 (L1):0-2m; (2) L2:2-5m; (3) L3:5-10m; (4) L4:10-20m; (5) L5:20-30m; (6) L6:30-50m; (7) L7:50-80m; (8) L8:80-120m; (9) L9:120-200m; (10) L10:200-300m; (11) L11:300-450m; (12) L12:450-615m).
4. Tính toán dòng chảy và trao đổi nước qua mặt cắt

Mô hình HAMSOM (The Hamburg shelf ocean model) được sử dụng để tính toán dòng chảy trong vịnh. Mô hình này được viết bởi Backhaus trường Đại học Hamburg (Backhaus, 1983) với bước thời gian là 150 giây. Các công thức tích phân dùng để tính thủy động học theo Backhaus (1983).
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

1. Đặc điểm dòng chảy
Hình 3a cho thấy, trong mùa khô dòng chảy theo hướng nam dọc bờ biển. Theo Barthel et al. (2006), nước xuống xảy ra trong mùa khô khi dòng chảy theo chiều ngược chiều kim đồng hồ dọc theo bờ ven bán đảo Cam Ranh vào tháng 4, 2004.  
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Hình 3. Dòng chảy bề mặt ở biển Khánh Hòa từ mô hình HAMSOM (Barthel et al., 2006). (a) Nước xuống vào tháng 4, 2004; (b) và nước trồi vào tháng 9, 2004.
Dòng chảy trong mùa mưa hoàn toàn khác với mùa khô. Hình 3b là dòng chảy của biển Khánh Hòa vào tháng 9, 2004. Hướng dòng chảy cùng chiều kim đồng hồ dọc bờ biển Cam Ranh tạo nên nước trồi. Tốc độ dòng chảy cũng mạnh hơn (hình 3b).
2. Quá trình trao đổi nước
Quá trình trao đổi nước trong các vũng vịnh biển Khánh Hòa dựa vào quá trình chuyển động bởi dòng triều. Điều này có nghĩa là dòng chảy qua cửa vịnh được tính theo thời gian. Việc tính trao đổi nước phải nhỏ hơn giá trị lý thuyết, bởi vì chúng ta đã giả thiết rằng toàn khối nước được pha trộn hòan toàn với dòng chảy trước khi nó được chảy ra biển. 

Mặt cắt để tính trao đổi nước trong Cam ranh được thể hiện trên hình 4. Thể tích nước bên trong mặt cắt lần lược là 1.838, 0.541, và 1.719 km3. Nếu gọi Q là lưu lượng nước chảy vào, V là thể tích của vịnh, T là thời gian trao đổi nước toàn bộ vịnh được tính là: T=Q/V.
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Hình 4. Mặt cắt để tính thời gian trao đổi nước (1) Vịnh Vân Phong, (2) Vịnh Nha Phu, và (3) Vịnh Cam Ranh.
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Hình 5. Thời gian trao đổi nước ở vịnh Cam Ranh năm 2003 (trái) và 2004 (phải).  Các số trên trục tung là mức độ trao đổi: 0 là không có, 1 trao đổi hoàn toàn.

Thời gian trao đổi nước của vịnh Cam Ranh là 6 ngày. Kết quả ở 2 năm cho thấy thời gian trao đổi nước khác nhau lớn trong tháng 6: 7,5 ngày năm 2003 trong khi đó 5,5 ngày năm 2004. Thời gian trao đổi nhanh vào tháng 5 và tháng 12, 2003 và tháng 1 năm 2004. Thời gian trao đổi nước chậm trong các tháng 6/2003 và 10/2004 (hình 5).

3. Biến động sinh khối thực vật phù du 
Sinh khối thực vật phù du bên trong vịnh biến đổi không lớn và tăng từ tháng tháng 8 đến tháng 3 năm sau. Sinh khối thực vật phù du bên ngoài cửa vịnh biến đổi rất lớn và thấp nhất từ tháng 10 đến tháng 12 (hình 6). Sinh khối thực vật phù du bên trong vịnh (44 mgC.m-3) cao hơn bên ngoài vịnh (35 mgC.m-3).  Sinh khối trung bình cho toàn vịnh là 43 mgC.m-3). Kết quả giữa mô hình và giá trị đo đạc không khác nhau nhiều.
Sinh khối thực vật phù du tăng dần từ các vùng ven bờ ra ngoài vịnh (hình 7), điều này cũng khá phù hợp với đặc điểm tự nhiên của hệ sinh thái. Vì vùng ven bờ hàm lượng dinh dưỡng bao giờ cũng cao hơn.
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Hình 6. Biến động sinh khối thực vật phù du trong năm ở vịnh Cam Ranh
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Hình 7. Phân bố sinh khối thực vật phù du (mgCm-3) ở tầng mặt theo không gian trong tháng 1 và tháng 7. 
4. Biến động hàm lượng DIN 
Hàm lượng DIN bên trong vịnh thấp nhất vào tháng 2 và cao nhất vào tháng 7 (hình 8). Hàm lượng DIN bên ngoài vịnh biến động lớn, gia tăng từ tháng 8 đến tháng 6 năm sau. Từ tháng 7 đến tháng 8 hàm lượng DIN giảm. Hàm lượng trung bình DIN bên trong (4,4 mmol.m-3) và bên ngoài vịnh (4,6 mmol.m-3). Hàm lượng DIN trong toàn vịnh là 4,4 mmol.m-3). Hàm lượng DIN cao từ bên trong và lan dần ra bên ngoài theo thời gian (hình 9).
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Hình 8. Biến động hàm lượng DIN trong năm ở vịnh Cam Ranh
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Hình 9. Phân bố hàm lượng DIN (mmolN.m-3) ở tầng mặt theo không gian trong tháng 1 và tháng 7. 
5. Biến động hàm lượng DIP 

Hàm lượng DIP bên trong vịnh dao động không lớn. DIP bên trong và bên ngoài đều tăng vào mùa mưa từ tháng 7 đến tháng 12 (hình 10). Hàm lượng DIP bên ngoài dao động khá lớn. Riêng tháng 7 hàm lượng DIP giảm mạnh và đạt gía trị thấp nhất. Hàm lượng DIP bên trong vịnh (0,35 mmol.m-3) thấp hơn bên ngoài vịnh (0,44 mmol.m-3).
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Hình 10. Biến động hàm lượng DIP trong năm ở vịnh Cam Ranh
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Hình 11. Phân bố hàm lượng DIP (mmolP.m-3) ở tầng mặt theo không gian trong tháng 1 và tháng 7. 
Tương tự hàm lượng DIN, DIP cũng có xu hướng tăng dần từ vùng ven bờ ra ngoài khơi theo thời gian (hình 11).
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Hình 12. Phân bố nhiệt độ theo chiều thẳng đứng tại 11081’ N vùng biển Cam Ranh. (a) Nước trồi tháng 3/2003; (b) Nước xuống vào tháng 9/ 2003.

Kết quả ở hình 12 cho thấy hiện tượng nước xuống xảy ra ở vùng cửa vịnh Cam Ranh vào tháng 3 và nước trồi vào tháng 9. Kết quả này cũng trùng với nghiên cứu của Liu et al. (2003).

6. Biến động hàm lượng DIN/DIP

Tỷ lệ DIN/DIP bên trong vịnh cũng không dao động lớn. Tỷ lệ này cả bên trong và bên ngoài đều giảm từ tháng 7 đến tháng 12 (hình 13). Điều này thấy DIN là yếu tố giới hạn dinh dưỡng điều khiển quá trình phát triển của thực vật phù du vào mùa mưa. Tỷ lệ DIN/DIP ở các tháng đều thấp hơn 16, riêng tháng 7 tỷ lệ này là 17. Tỷ lệ DIN/DIP trung bình trong toàn vịnh là 14. 
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Hình 13. Biến động hàm lượng DIP trong năm ở vịnh Cam Ranh

7. Phân tích độ nhạy của mô hình
Độ nhạy của mô hình được thực hiện cho các thực vật phù du, DIN và DIP. Yếu tố sông trong mô hình không ảnh hưởng đến sinh khối thực vật phù du cho toàn vùng (bảng 1). Tốc độ tử vong và hô hấp cơ bản là những yếu tố nhạy nhất trong mô hình (bảng 1, hình 14a). Khi tỷ lệ tử vong tăng 50% thì sinh khối thực vật phù du giảm 49,5%. Tốc độ tiêu thụ và tốc độ sinh trưởng cực đại của thực vật phù du là những yếu tố nhạy thứ 2 (bảng 1 và hình 14b).

Bảng 1. Độ nhạy của các thông số mô hình 
	Thông số

	Tốc độ thay đổi của thông số 
(%)
	Phytoplankton
	DIN
	DIP

	
	
	Tốc độ thay đổi của sinh khối 
(%)
	Độ nhạy
 (S)
	Tốc độ thay đổi của DIN

(%)
	Độ nhạy
 (S)
	Tốc độ thay đổi của DIP

(%)
	Độ nhạy
 (S)



	Tốc độ tử vong của thực vật nổi 
	+50
	-49.5
	-0.99
	+2.9
	+0.06
	+1.3
	+0.03

	Hô hấp cơ bản của thực vật nổi
	+50
	-46.1
	-0.92
	+2.6
	+0.1
	+1.2
	+0.02

	Tốc độ tiêu thụ của Copepod
	+50
	-3.6
	-0.10
	+0.2
	+0.005
	+0.1
	+0.002

	Tốc độ tiêu thụ của Copepod
	-50
	+17.0
	-0.40
	-1.2
	+0.024
	-0.5
	+0.011

	Tốc độ sinh trưởng cực đại của thực vật phù du 
	+50
	+13.4
	+0.27
	-1.0
	-0.02
	-0.4
	-0.01

	Tăng tải lượng từ sông 
	+50
	+0.1
	+0.002
	+0.4
	+0.009
	+0.0
	+0.000

	Gỉam tải lượng từ sông
	-50
	-0.1
	+0.002
	-0.5
	+0.009
	-0.1
	+0.001

	Tăng tải lượng từ sông
	+100
	+0.2
	+0.002
	+0.9
	+0.009
	+0.1
	+0.001

	Không tính tải lượng từ sông 
	-100
	-0.19
	+0.002
	-0.89
	+0.009
	-0.06
	+0.001


Khi mô hình tính toán bỏ qua yếu tố dinh dưỡng từ sông. Sinh khối và biến động dinh dưỡng trong năm ít thay đổi hơn so với trường hợp có sông trong mô hình (bảng 1). Đỉnh cao của sinh khối thực vật phù du xảy ra 2 lần trong năm: tháng 2 và từ tháng 7-9. Sông không ảnh hưởng nhiều đến vịnh Cam Ranh. Do tải lượng của DIP từ sông Cái Nha Trang đưa ra biển ít, ngược lại tải lượng của DIN từ sông đưa ra rất cao nên tải lượng của DIP ảnh hưởng  không nhiều đến sinh khối thực vật phù du, nhưng tải lượng DIN ảnh hưởng rất lớn. Hiện tượng này chỉ thấy ở vịnh Nha Trang, nhưng đối với toàn vùng biển Khánh Hòa thì ảnh hưởng của sông không lớn (bảng 1). Trong trường hợp không tính đến tải lượng dinh dưỡng từ sông đổ ra, hàm lượng dinh dưỡng trung bình hàng năm giảm 1,7% ở vịnh Cam Ranh.
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Hình 14. Phân tích độ nhạy của mô hình (a) hô hấp; (b) tốc độ tiêu thụ của động vật. 

THẢO LUẬN
Đỉnh cao của thực vật phù du xảy ra vào mùa khô (tháng 2) và đỉnh cao thứ 2 vào mùa mưa (từ tháng 7 tháng 9). Biên động của thực vật phù du giữa mô hình và đo đạc giống nhau.

Do ảnh hưởng của quá trình bình lưu theo chiều ngang, sinh khối thực vật cao nhất trải dài ra phiá nam. Sinh khối cao nhất ở ven bờ. Dọc theo bán đảo Cam Ranh, do ảnh hưởng của dòng chảy theo chiều ngược kim đồng hồ gây nên nước xuống và dòng chảy cùng chiều kim đồng hồ gây nên nước trồi (tháng 9). Nước trồi mang dinh dưỡng từ tầng đáy lên tầng mặt (Liu et al., 2002). Ngoài ra, dinh dưỡng từ sông Cái đưa vào trong mùa mưa cũng làm cho hàm lượng dinh dưỡng gia tăng, đặc biệt là vịnh Nha trang và đầm Nha Phu. Rõ ràng dinh dưỡng từ sông Dinh và sông Cái đã ảnh hưởng lớn đến sinh khối thực vật phù du. Nguyễn Tác An et al. (2003b) cũng cho thấy thực vật phù du ở vịnh Nha trang gia tăng vào mùa mưa.

Theo Liu et al. (2002), ở Khánh Hòa nước trồi xảy ra từ tháng 6 đến tháng 8. Các mô hình dự báo cho biết đây là vùng có hàm lượng chlorophyll cao. Đỉnh cao thứ 2 của thực vật phù du trong nghiên cứu này cũng trùng với thời kỳ nước trồi.

  
Mô hình cho thấy quá trình nước trồi ảnh hưởng ít đối với các vịnh kín và nửa kín (vịnh Vân Phong và Cam Ranh). Ở vịnh Nha Trang, sinh khối thực vật phù du rất thấp trong tháng 12, trong khi đó ở vịnh Vân Phong và Cam Ranh vẫn còn cao. Hiện tượng tảo nở hoa xảy ra ở vịnh Vân Phong và Cam Ranh vào tháng 2. Ở vịnh Cam Ranh, hiện tượng tảo nở hoa theo mô hình tính toán xảy ra sớm hơn so với thực tế trong tháng 2. 
Yếu tố dinh dưỡng là yếu tố giới hạn quá trình phát triển của thực vật phù du vào mùa xuân. Cả hàm lượng dinh dưỡng nitơ và phosphate đều giảm khi sinh khối thực vật phù du tăng từ tháng 1 đến tháng 3. Trong mùa mưa, hàm lượng dinh dưỡng từ sông và các vùng ven bờ đổ ra gây nên đỉnh nở hoa thứ 2 từ tháng 9-10. Sau đó hàm lượng dinh dưỡng giảm trở lại.

Tỷ số N/P tăng vào mùa nắng và giảm vào mùa mưa (hình 13). Điều này cho thấy hàm lượng phosphate giảm nhanh hơn hàm lượng nitơ torng mùa nắng, có nghĩa là phosphate nhân tố giới hạn. Trong khi đó, nitơ là yếu tố giới hạn trong mùa mưa vì nó bị giảm nhanh hơn phosphate.

Phosphate từ sông ảnh hưởng rất ít đến nguồn dinh dưỡng của hệ thống, trong khi đó nitơ ảnh hưởng rất lớn. Hàm lượng nitơ trong mùa mưa cao gấp 2 lần mùa khô. Tiêu thụ do Copepod là yếu giới hạn phát triển thực vật phù du.

Mô hình không nhạy với tải lượng từ sông. Tốc độ tử vong và hô hấp là những yếu tố nhạy nhất. Tốc độ tiêu thụ của Copepod, tốc độ sinh trưởng cực đại của thực vật phù du là những yếu tố nhạy. Điều đó cho thấy cần thận trọng khi xử lý các yếu tố này. Quá trình khoáng hoá xảy ra nhiều nhất từ tháng 8 đến tháng 9.

KẾT LUẬN
1. Nước xuống xảy ra trong mùa khô khi dòng chảy theo chiều ngược chiều kim đồng hồ và nước trồi xảy ra vào mù mưa khi dòng chảy cùng chiều kim đồng hồ dọc theo bờ ven bán đảo Cam Ranh.  
2. Thời gian trao đổi nước của vịnh Cam Ranh là 6 ngày. Kết quả ở 2 năm cho thấy thời gian trao đổi nước khác nhau lớn trong tháng 6: 7,5 ngày năm 2003 trong khi đó 5,5 ngày năm 2004. 

3. Sinh khối thực vật phù du bên trong vịnh (44 mgC.m-3) cao hơn bên ngoài vịnh (35 mgC.m-3).  Sinh khối trung bình cho toàn vịnh là 43 mgC.m-3. 
4. Hàm lượng trung bình DIN bên trong (4,4 mmol.m-3) và bên ngoài vịnh (4,6 mmol.m-3) không khác nhau. Hàm lượng DIN trong toàn vịnh là 4,4 mmol.m-3. Hàm lượng DIN cao từ bên trong và lan dần ra bên ngoài theo thời gian .

5. Hàm lượng DIP bên trong vịnh dao động không lớn. DIP bên trong và bên ngoài đều tăng vào mùa mưa từ tháng 7 đến tháng 12. Hàm lượng DIP bên trong vịnh (0,35 mmol.m-3) thấp hơn bên ngoài vịnh (0,44 mmol.m-3). Hàm lượng DIP cũng có xu hướng tăng dần từ vùng ven bờ ra ngoài khơi theo thời gian.

LỜI CẢM ƠN

Tôi xin chân thành cảm ơn Dự án Nuôi trồng thủy sản và quản lý môi trường ven viển của NUFU/Nauy đã hỗ trợ kinh phí cho chương trình nghiên cứu này.

Xin cảm ơn các bạn đồng nghiệp Phòng vật lý hải dương, Viện Hải dương học Nha Trang đã cung cấp cho tôi một số dữ liệu quý giá và môi trường làm việc hiệu quả.

Xin cảm ơn các anh chị làm việc ở Phòng sinh thái môi trường và Sinh vật phù du biển thuộc Viện Hải dương học Nha Trang phân tích mẫu và có những thảo luận quan trọng.
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